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Những thai đổi tim mạch trong lúc mang thai

Thorne et al. Heart 2004;90:450-6

Clark SL et al. Am J Obstet Gynecol 1989;161:1439-42



Những thai đổi tim mạch giai đoạn chu sinh

Hunter et al.  Br Med J 1992;68:540-3

Fujitani S et al. Crit Care Med 2005;33S:S354-61





Guyton AC. Textbook of medical physiology. W Saunders. 2000
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Các lực có khuynh hướng làm dịch vào lại

Áp lực thẩm thấu của huyết tương = 28 mm Hg
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Lực có khuynh hướng thoát dịch

Áp lực thủy tỉnh mao mạch = 10 mm Hg

Áp lực thẩm thấu mao mạch = 8 mm Hg

Áp lực mô kẻ âm             = 3 mm Hg

Cuối cùng lực hướng vào trong

Áp lực cuối của tái hấp thu

= 28 – (10 + 8 + 3) = 7 mm Hg
Guyton AC. Textbook of medical physiology. W Saunders. 2000



Những nguyên nhân gây phù phổi trong lúc mang thai
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Clark S et al. Handbook of Critical Care Obstetrics. Blackwell 1994

Guyton AC. Textbook of Medical Physiology. W Saunders. 2000

Darovic G. Hemodynamic Monitoring. WB Saunders 2002

• Tăng áp lực thủy tĩnh mao mạch

• Giãm áp lực thẩm thấu mao mạch

• Tăng tính thấm mao mạch

Tắc nghẽm mạch bạch huyết phổi



Sciccione AC et al . Obstet Gynecol 2003;101:511-5

62917 trường hợp/10 năm



Phù phổi và các thuốc tocolytiques ?????

Báo cáo trong 3‰ trường hợp sử dụng thuốc bắt chước 2 (ritodrine et salbutamol)

Canadian PLIG. N Engl J Med 1992;327:308-12 - Perry KG. Am J Obstet Gynecol 1995;173: 1273-7 - Choi HS et al. 

Circ J 2002;66:623-6 - Moutquin JM. Am J Obstet Gynecol 2000;182: 1191-9.

Nguy cơ tăng đáng kể trong trường hợp mang thai nhiều lần

Vai trò quá tải dịch và tác dụng chống lợi niệu của các 2

Clark S et al. Handbook of Critical Care Obstetrics. Blackwell 1994

Observations lors de tocolyse par inhibiteurs calciques (nifedipine et nicardipine).
Gabriel R.Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1994;57:65-71 - Chapuis C. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2005;34:493-6

- Janower S. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2005;34:807-12 - Vaast P. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004;113:98-

9.



Phù phổi và Magnesium

150 bệnh nhân được điều trị bởi MgSO4 nhắm vào tocolytique ??????

50 trường hợp phù phổi so với 100 trường hợp tiến triển bình thường

Samol JM. Am J Obstet Gynecol. 2005;192:1430-2

Thời hạn trung bình

Xuất hiện 1,96 ngày

Phù phổi    Chứng 



Gilbert WM  et al. Am J Obstet Gynecol 2000;182:1397-1403

Các biểu hiện tim mạch của tiền sản giật



Những biểu hiện hô hấp của tiền sản giật

Tiền sản giật = 20% phù phổi lúc mang thai

Sciccione AC. Obstet Gynecol 2003;101:511-5

Tần suất phù phổi có triệu chứng khoảng 3% trong những năm 1980

Sibai BM. Am J Obstet Gynecol 1987:156:1174-9

5% các trường hợp trong một chuỗi 382 trường hợp sản giật ở Anh. Douglas 

K.BMJ 1994;309:1395-400 

•Tổn thương nội mạch lan tỏa

•Tăng tính thấm thành mao mạch

•Áp lực keo giãm tương xứng với tình trạng nặng 

•Phù mô kẻ tăng với sự tăng của áp lưc thủy tỉnh

•Vai trò liên quan với quá tải dịch vô căn

Brichant JF. Ann Fr Anesth Reanim 2010:29:e91-5



Điều trị phù phổi và tiền sản giật 

• Điều trị thuốc chống tăng HA 

- Bắt đầu khi HA tối đa > 160mmHg hay đau đầu nhiều, hay bất thường thị lực

- Mục tiêu : HA tối đa giữa 140 và 150mmHg và HA tối thiểu giữa 85 và 105 mmHg

Giãm HA dần trong thời hạn 30 – 60 phút

- Nicardipine bolus 0,5 - 1mg sau đó 4-7mg trong 30 phút hay 1-6 mg/g

- Hay Labétalol 5-20 mg/g

Brichant JF. Ann Fr Anesth Reanim 2010:29:e91-5

• Làm đầy mạch

Còn tranh luận mặc dù giãm lưu lượng hằng định

Dành cho những trường hợp giãm lưu lượng có triệu chứng (thiểu niệu…)

• Phù phổi

Lợi tiểu, dãn mạch, thông khí xâm nhập hoặc không xâm nhập



Sciccione AC et al . Obstet Gynecol 2003;101:511-5

Phù phổi và bệnh tim mạch



Hẹp van 2 lá và có thai

 Lưu lượng

 Cung lượng tim

 Tần số tim

 Dung nạp kém 

 Nguy cơ phù phổi (tiên lượng mẹ và thai)

Nguy cơ hầu hết 3 tháng cuối và chu sinh

 Sự can thiệp đôi khi cần thiết



• Điều trị nội khoa

ß bloquants+++, lợi tiểu

• Phẫu thuật

– Mở rộng van tim kín chủ yếu (thai chết 2 – 10%)

– Phẫu thuật tim hở hay thay van hai lá : Nguy cơ cho thai liên 

quan với với tuần hoàn ngoài cơ thể

(tử vong 20 – 30% + suy thai cấp)

• Mở rộng van 2 lá qua da (CMP)

vấn đề dung nạp mẹ và thai

Hẹp van 2 lá và có thai



Mỡ rộng van 2 lá qua da



Mở rộng van 2 lá qua da trong lúc mang thai

• Điều trị hiệu quả và dung nạp tốt

– Cải thiện chức năng van

– Cho phép sinh bình thường

– Dung nạp tốt mẹ và thai, so với phẫu thuật

• Nhằm vào trường hợp hẹp van 2 lá nặng không điều trị được 

bằng nội khoa

– Nhưng không theo quy trình

• Điều trị dự phòng có thể được ưa chuộng 

(trước khi có thai nếu hẹp van 2 lá < 1.5 cm²)



Hẹp van ĐMC và mang thai 

• Nguyên nhân : bicuspidie, thấp khớp cấp, thấp khớp bẩm sinh 

(hẹp eo ĐMC) ?????

• Có thai dung nạp tốt nếu bề mặt > 1,0 cm² hoặc/và chênh lệch 

trung bình < 50 mmHg

• Khi chênh lệch trung bình > 50 mmHg :

– Nguy cơ phần lớn lúc chuyển dạ

– Mất bù hiếm cuối thai kỳ

 Thảo luận nong qua da, đường RVA (nguy cơ thai liên quan 

tuần hoàn ngoài cơ thể) 

• Điều trị dự phòng (trước khi mang thai)



Bệnh lý hở van

• Làm nặng hơn tình trạng quá tải thể tích, nhưng giãm kháng lực 

mạch máu và nhanh nhịp tim 

• Hở van 2 lá 

nguy cơ làm nặng thêm trong trường hợp rối loạn nhịp tim

• Hở van ĐMC 

Daõn ÑMC (Marfan ++) 

• Điều trị : - Lợi tiểu, Digital

- Ức chế men chuyển chống chỉ định lúc có thai

- Không được phẫu thuật trong lúc có thai



Bệnh cơ tim



Bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn

• Dung nạp tốt nếu ở phía trước ít triệu chứng

• Nguy cơ loạn nhịp tim

• Định lượng tắc nghẽn cơ học bằng siêu âm Doppler

• β-bloquants tránh nhanh nhịp tim

• Tránh thiếu lưu lượng tuần hoàn

• Sanh ngã âm đạo, CCĐ β mimétiques & prostaglandines 

• Nguy cơ di truyền trong các dạng có tính chất gia đình



100 trường hợp mang thai ở những phụ nữ CMH 

• 2 đột tử(2%)

– 1 Phì đại thấ trái nặng tắc nghẽn

– 1 với tiền căn gia đình đột tử 

Những người đã có CCĐ trước đó

• Khó thở nặng (15-20%)

• Suy tim, khó thở nặng, hồi hộp < 10% (triệu chứng có trước) 

Bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn

Autore et al. J Am Coll Cardiol 2002;40:1864-9



Bệnh cơ tim dãn nở

− Hiếm khi có trước

− Dung nạp kém thường sớm (3 tháng giữa thai kỳ) 

− Tiên lượng về sau xấu (mất chức năng thất trái kéo dài) 

• Bệnh cơ tim giai đoạn chu sinh (HC Meadows)

– 1 / 3-4000 lần sinh

–  tần suất : Người gốc châu Phi, > 30 tuổi, mang thai nhiều lần, cao 

HA

– Bệnh cảnh không đặc hiệu bệnh cơ tim dãn nở

– Liên hệ với việc mang thai nhưng căn nguyên học chưa biết được



Bệnh cơ tim giai đoạn chu sinh

Chẩn đoán (khuyến cáo của NHLBI)

• Suy tim trái hay toàn thểtrong tháng cuối cùng của thai kỳhay 5

tuần đầu sau sinh

• Không cónguyên nhân khác được nhận biết

• Không cóbệnh tim được nhận biết trước tháng cuối cùng của thai

kỳ

• Siêu âm nhận thấy mất chức năng thất trái

Pearson et al. JAMA 2000;283:1183-8



Điều trị các bệnh cơ tim giai đoạn chu sinh

• Lợi tiểu thích nghi với các dấu hiệu sung huyết

• Các thuốc dãn mạch

• Tùy HA ĐM

• Ức chếmen chuyển chỉđược sửdụng sau khi cóthai

• Lúc mang thai : nitrés, dihydropyridines…

• Béta-bloquants (liều thấp vàtăng dần sau khi ổn định lâm sàng)



Tiên lượng các bệnh cơ tim giai đoạn chu sinh

• Tỷ lệ tử vong 0,9 trong 100.000 lần sinh

• Tỷ lệ tử vong muộn < 10% trong 5 năm 

Tiên lượng tốt nhất trong các bệnh cơ tim khác

• Phục hồi chức năng tâm thu bình thường khoảng ½ trường 

hợp : tiên lượng tốt

• Tiếp diễn hay nặng hơn : Tiên lượng xấu

• Nguy cơ tái phát lần mang thai sau



Suy mạch vành

• Xơ vữa mạch vành 

– Rất hiếm ở phụ nữ trẻ

– Tăng cholesterone gia đình, 

di truyền, đái tháo nhạt , …

• Nhồi máu cơ tim hậu sản

– Thường ĐM vành bình thường (co thắt, thuyên tắc ?), thường tiên 

lượng tốt, nhưng nguy cơ thì không hiểu được

– Bóc tách ĐM vành : Hiếm nhưng rất nặng, tái phát, cần thiết chấm 

dứt thai kỳ



Suy mạch vành

• Chẩn đoán 

– Đau ngực 

– ECG, nguy kịch nếu có thể 

– ECG gắng sức nếu có thể 

– Chỉ chụp mạch vành khi không ổn định (với sự bảo vệ) 

• Điều trị 

– β-bloquants, aspirine

– Chụp ĐM vành ± nong nếu không ổn định (bóc tách …)

– Sanh : Hạn chế chuyển dạ hay mổ lấy thai 



Nhồi máu cơ tim và mang thai 

Trước sinh Chu sinh Sau sinh

n= 46 22 35

Chụp mạch vành 

- Hẹp

- Thuyên tắc

- Bóc tách

- Bình thường

54

11

4

13

27

50

5

14

29

34

14

11

Tỷ lệ tử vong mẹ (%) 9 18 9

Tỷ lệ tử vong thai (%) 11 5 -

Tần suất ước lượng 1/16.000 lần sinh

72% ≥ 30 tuổi, 45% người hút thuốc 

Roth et al. J Am Coll Cardiol 2008;52:171-80



Tăng HA ĐMP nguyên phát 

• Sỏi ĐMP tách biệt ?????

– Nguy cơ nặng nề, mẹ (tỷ lệ tử vong  40%)  và thai hầu hết cuối thai 

kỳ và sau sinh 

– Suy tim (3 tháng giữa và cuối), đột tử, biến chứng thuyên tắc mạch 

do cục máu đông 

– Chống chỉ định mang thai hay chấm dứt thai kỳ sớm

– Nếu không phẫu thuật Cesar với monitor HA ĐMP 

• Ngay cả tiên lượng của tim phổi mãn tính sau khi bị thuyên 

tắc



Tiên lượng những bệnh lý tim mạch 

giai đoạn chu sinh

Klein LL et al. Obstet Gynecol Clin North Am 2004;31:429-52



Modalités de l'Accouchement

Objectifs :

• Stabilité hémodynamique

• Contrôle de l’oxygénation et des voies aériennes

• Réduire la consommation d’oxygène 

• Préserver la circulation placentaire

Monitorage (selon la situation clinique et l’équipement local)

• Cathéter artériel/Hémodynamique invasive

• Echocardiographie

= Césarienne



Thuyeân taéc oái

1 trường hợp cho 8.ooo đến 1/83.000 lần sinh

Tỷ lệ tử vong 61 – 86%

Moore J. Crit Care Med 2005; 33S:S279 –85



Thuyeân taéc oái

Moore J. Crit Care Med 2005; 33S:S279 –85



Kết luận

• Nhiễm độc thai vàquátải lưu lượng lànhững nguyên nhân đầu

tiên

• Vai tròcác thuốc (ß2 mimétiques, ức chếcalci, Magnésium) phóng đại bởi

quátải lưu lượng vànhững tác nhân nguy cơ

• Ít bệnh lýtim nguy cơcao gây phùphổi

– Bệnh hẹp van tim nặng (phần lớn làvan 2 lá)

– Bệnh cơtim với mất chức năng thất trái nặng

– Tăng HA ĐMP

• Được xác định bằng siêu âm tim đánh giátình trạng huyết động

• Phối hợp nhiều chuyên khoa trong tất cảcác giai đoạn

• Phẫu thuật Cesar làgiải pháp an toàn


